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                    Sè 254 /KT-HAS:       /KH-HAS

 
Hà nội, ngày 25  tháng 4 năm 2007

  V/v ấn phẩm thường niên 2006




    

Ấn Phẩm Thường Niên Năm 2006
A. Bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên 2006.
Năm 2006 là năm thứ 6 Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần. Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo một số nét cơ bản của Công ty và công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty năm 2006 như sau :

I. Tổng quan về Công ty cổ phần XLBĐ Hà nội
1, Đánh giá chung:

HACISCO là một trong 4 đơn vị hạch toán độc lập thuộc khối xây lắp của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam, có khả năng độc lập và linh hoạt cao trong hoạt động kinh doanh. Là Công ty đầu tiên thuộc khối xây lắp của VNPT chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, niêm yết trên TTGDCK, Công ty đã trở thành một công ty đại chúng, giữ một vị thế quan trọng trong ngành xây lắp bưu chính viễn thông.

 Triển vọng phát triển : Trong giai đoạn 2001 - 2010, Xét trên toàn cảnh bao gồm chính sách vĩ mô của Nhà nước, sự phát triển của nền kinh tế và kế hoạch đầu tư của VNPT, triển vọng phát triển đối với các doanh nghiệp xây lắp bưu chính viễn thông nói chung và của Công ty cổ phần xây lắp bưu điện Hà Nội nói riêng trong 10 năm tới là rất khả quan.

Trong 6 năm kể từ sau khi cổ phần hóa, hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan. Tốc độ tăng doanh thu thuần bình quân hàng năm đạt trên 20%, vượt so với kế hoạch dài hạn Công ty đã đề ra là 7%/năm . Vốn chủ sở hữu của Công ty cũng đạt mức tăng trưởng cao bình quân 20%/năm. Số liệu tài chính trong 6 năm qua cho thấy Công ty hoạt động tốt sau khi chuyển từ DNNN thành Công ty cổ phần. Kết quả đó đã được xã hội và các nhà đầu tư đánh giá cao thông qua hoạt động của Công ty tại các tình thành phố trong cả nước và tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Trung tâm giao dịch chứng khoán.

2, Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký và đăng ký bổ sung trong năm 2006.
· Tư vấn, thiết kế và thi công các công trình xây lắp Bưu chính - Viễn thông;

· Tư vấn, thiết kế và thi công các công trình xây lắp cơ điện lạnh;

· Tư vấn, thiết kế và thi công các công trình xây lắp dân dụng và giao thông;

· Sản xuất vật tư , vật liệu phục vụ các công trình trên;

· Xây lắp các công trình về Phát thanh- Truyền hình

· Buôn bán xăng dầu.

· Buôn bán vật tư ngành BC-VT, phát thanh- truyền hình, cơ điện lạnh, giao thông.

· Kinh doanh nhà.

· Tư vấn khảo sát, giám sát, thẩm định, lập dự án, dự toán công trình BC-VT.

· Quản lý, giám sát các công trình xây dựng trong lĩnh vực dân dụng, công nghiệp và thông tin

· Duy tu bảo dưỡng các tổng đài điện thoại, các thiết bị thông tin liên lạc, các mạng cáp đồng, cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh.

· Xây dựng các công trình công nghiệp.

· Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, mặt bằng

Tuy nhiên, hiện nay Công ty mới tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là Thiết kế, thi công các công trình BC-VT và SX vật tư, vật liệu phục vụ thi công các công trình ( Chiếm khoảng 97% ). Các ngành nghề khác đăng ký chờ cơ hội thị trường và phục vụ cho sự phát triển trong tương lai của Công ty.

3, Vốn điều lệ : 25.000.000.000 đồng ( Trong đó Vốn nhà nước- Tập đoàn BC-VT Việt nam  là 30% = 7.500.000.000 đồng ) - Đại diện quản lý vốn: Ông Nguyễn Bá Nghĩa 50%; Ông Đỗ Duy Dũng 50%

II. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2006

1, Kết quả sản xuất kinh doanh

	Chỉ tiêu
	Kế hoạch cả năm
	Thực hiện  cả năm
	Tỷ lệ TH/KH
	So cùng kỳ 2005

	- Doanh thu thuần
	115.000 triệu
	160.307 triệu
	139%
	150%

	- Lợi nhuận thực hiện
	9.000 triệu
	17.474 triệu
	194%
	208%

	- Lãi cổ tức ( Dự kiến )
	15%/năm
	15%
	
	


Đánh giá chung :   

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm  2006 đạt 139% so với KH đã thông qua ĐHCĐ ( Đạt 145% so KH Tập đoàn BCVT giao ) – tăng 50% so cùng kỳ 2005, Số tuyệt đối tăng 53 tỷ. Lợi nhuận sau thuế đạt 194%, tăng hơn 2 lần so với năm 2005. 

- Tỷ xuất Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu = 11% ; Tỷ xuất Lợi nhuận / Vốn điều lệ = 68%; Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu = 26%; Thu nhập trên 1 CP = 8.853 đồng … đã thể hiện hiệu quả cao của công tác tổ chức sản xuất và công tác quản lý chi phí của Công ty.

- Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2005 là 40.611 triệu, đến 31/12/2006 là 66.111 triệu  ( Tăng 63% )

2, Một số vấn đề về thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2006.

- Đã thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về bầu bổ sung thành viên HĐQT; Kết quả, Ông Nguyễn Bá Nghĩa đã trúng cử uỷ viên HĐQT với 99% số cổ phần tham gia biểu quyết, tương ứng 73,8% tổng số cổ phiếu. Như vậy HĐQT của Hacisco đã đủ 7 người theo Nghị quyết của Đại hội và theo Điều lệ sửa đổi.

-  Dự án nhà chung cư cao tầng tại Láng Trung: Đã tập trung chỉ đạo thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ, từ tháng 10/2006 đã bàn giao dần nhà cho khách hàng và 3 tầng văn phòng đã cho Công ty Vinaphone thuê từ cuối năm 2006; Diện tích thuê 875 m2 x 15,8 USD/m2/tháng trước thuế ). 

-  Hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ, với thặng dư vốn cổ phần đến nay là 14,7 tỷ.

3, Về cơ sở vật chất và mở rộng kinh doanh.

Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài sản hiện có của Công ty, cụ thể là:

- Lô đất ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân- Thành phố HCM: Tổng diện tích là 10.640 m2, đã hợp đồng cho thuê nhà xưởng và đất khoảng 6.400 m2 , bình quân 1 năm sau khi trừ chi phí có thể thu về gần 1 tỷ đồng.

- Ngoài ra, tại 51 Vũ Trọng Phụng, Công ty còn cho các đơn vị khác thuê 120 m2 nhà làm việc, giá thuê bình quân 1 tháng 20.000.000 đồng ( 1 năm là 240.000.000 đồng ). 

- Thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần CPN bưu điện, theo tiến độ góp vốn của các cổ đông sáng lập thì đến 02/1/2007 Công ty mới góp vào là 2 tỷ đồng, dự kiến đến 30/6/07 sẽ góp đủ. 

-  Đã ký hợp đồng thuê 10.000 m2 đất tại Cụm công nghiệp Thanh Oai – Hà Tây để làm xưởng cơ khí. Tiền thuê đất là 350.000 đồng/m2, thời hạn sử dụng 50 năm – Tổng chi phí thuê đất 3,5 tỷ đồng. Kế hoạch sử dụng lô đất này HĐQT sẽ bàn bạc cụ thể và báo cáo với cổ đông sau.

- Thực hiện góp vốn vào CTy CP Nhựa Sam Phú 500 triệu và cử Ông Phạm Hữu Xuân làm đại diện phần vốn góp của Công ty tại CTy CP Nhựa Sam Phú. 

Tóm lại : Được sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT, sự quyết tâm cao của ban Giám đốc và của CBCNV, trong năm 2006 Công ty đã đạt được những kết quả rất đáng biểu dương, khích lệ. Thể hiện hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Chúng tôi rất mong rằng, đại hội lần này sẽ tập trung trí tuệ tập thể để đóng góp cho Công ty những ý kiến quí báu, giúp cho Công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả đáp ứng được sự mong mỏi của đông đảo cổ đông.

III. Dự kiến kế hoạch năm 2007

- Doanh thu 170 tỷ, do 2007 doanh thu từ bán nhà còn lại không lớn

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến 14 tỷ, do năm 2007 Công ty phải nộp thuế TNDN 100%

- Cổ tức dự kiến 15%

Tổng Giám đốc điều hành sẽ thay mặt HĐQT trình bầy chi tiết trước Đại hội

IV. Những vấn đề đề nghị Đại hội thảo luận và thông qua trong cuộc họp này

1, Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2006 - Đóng góp ý kiến về kế hoạch SXKD năm 2007.

2, Bầu lại và bầu bổ sung HĐQT, BKS  theo qui định.

3, Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006.

5, Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2007 theo qui định.

6, Thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để cơ cấu lại tài chính ( Vấn đề này HĐQT sẽ báo cáo riêng )

Rất mong sự đóng góp ý kiến của Đại hội.  Trân trọng cảm ơn .

B .  Tổng Quan Về Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Bưu Điện Hà Nội: 

1.   Những thông tin chung về tổ chức niêm yết :

Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội.

Tên tiếng Anh:

Hanoi P & T Construction & Installation Joint Stock Company

Tên giao dịch:

HACISCO

Trụ sở chính:

51 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 8581089

Fax:
(84-4) 8585563

Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Tiền thân là Công ty xây lắp Bưu điện Hà nội) được thành lập theo Quyết định số 950/ QĐ - TCCB ngày 13/10/2000 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Bưu điện. 

Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo qui định của pháp luật và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103000234 ngày 22/1/2001 của Sở Kế hoạch Đầu tư  Thành phố Hà Nội. 
Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VNĐ. 

Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước:





30% vốn điều lệ

- Tỷ lệ cổ của người lao động trong doanh nghiệp:

15% vốn điều lệ

- Tỷ lệ cổ của tổ chức cá nhân ngoài doanh nghiệp:

55% vốn điều lệ


Công ty có trụ sở chính đặt tại số 51 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức :
Sơ đồ cơ cấu quản lý của Công ty cổ phần xây lắp bưu điện hà nội









2.2 

2.2.1. Hội đồng Quản trị:

Họ tên

: Nguyễn Bá Nghĩa

Chức vụ hiện tại

: Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ – Lao động Tập đoàn 

BC-VT Việt nam

Giới tính

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 19/8/1963

Nơi sinh

: Hà nội  

Quốc tịch

: Việt nam

CMTND

: Số 010672055  cấp ngày 30/9/2004 tại CA Hà nội

Quê quán

: Bình Lục – Hà Nam

Địa chỉ thường trú

: 291 – Lạc Long Quân – Nghĩa Đô - Cầu Giấy – Hà nội

Số điện thoại cơ quan

: 04 8226742

Trình độ văn hoá

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Tiến sỹ Kỹ thuật, Cử nhân Luật

Quá trình công tác
: 

1986 – 1988 : Trung tâm Viễn thông Khu vực 1

1988 - 1998 : Bưu điện TP Hà nội

1998 – nay : Ban Tổ chức cán bộ – Lao động Tập đoàn BC-VT Việt nam

Số cổ phần nắm giữ:
244.000 cổ phần 

Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân:

0 cổ phần - 0%

+ Đại diện vốn Nhà nước:
375.000 cổ phần  (Vốn Tập đoàn BC-VT Việt nam)

2.  Ông Phạm Hữu Xuân

Chức vụ hiện tại:
Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Xây lắp Bưu điện HN

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:
16/01/1946

Nơi sinh:

Đa Phúc - Vĩnh Phú

Quốc tịch:

Việt Nam

CMTND số:

011 997 508 

Ngày cấp: 21/01/1997 
Tại:  Hà Nội

Quê quán:

Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội

Địa chỉ thường trú:
Số 8 Nguyễn Văn Ngọc, Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại cơ quan:
048 584 372

Trình độ văn hoá:
10/10

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

07/1965 - 06/1969: 
Nhân viên Bưu điện xã Phúc Yên - Vĩnh Phú

07/1969 - 09/1973: 
Cán bộ kỹ thuật Bưu điện tỉnh Vĩnh Phú

10/1973 - 08/1976: 
Chuyên gia kỹ thuật Bưu điện - giúp Bưu điện Lào.

09/1976 - 09/1977: 
Cán bộ Bưu điện tỉnh Vĩnh Phú

10/1977 - 08/1981: 
Phó Bưu điện huyện Sóc Sơn

09/1981 - 06/1994: 
Trưởng phòng Bưu điện huyện Sóc Sơn

07/1994 - 11/1995: 
Giám đốc Công ty Bưu chính - Phát hành báo chí BĐ HNội

12/1995 - 06/2000: 
Giám đốc Công ty Xây dựng Bưu điện Hà Nội (sau là Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội)

07/2000 - nay:
Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XLBĐ HN

Số cổ phần nắm giữ:



28.120  cổ phần  

Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân:
    
28.120  cổ phần  - 1,12%

3, Ông Trần Bá Trung

Chức vụ hiện tại:
Giám đốc Công ty Tài chính Bưu điện, Uỷ viên HĐQT Hacisco

Giới tính:
Nam

Ngày tháng năm sinh:
20/09/1957

Nơi sinh:
Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Quốc tịch:
Việt Nam

CMTND số:
010 969 284 

Ngày cấp: 24/09/2001 
Tại: Hà Nội

Quê quán:
Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú:
phòng 17 nhà A, tập thể Bưu điện, phố 336, Hà Nội

Số điện thoại cơ quan: 04 577 1096

Trình độ văn hoá:
10/10

Trình độ chuyên môn:
Tiến sĩ kinh tế

Quá trình công tác:

1981 - 1992: 
CV Vụ Kế toán - Thống kê - Tài chính, Tổng cục Bưu điện

1992 - 1993: 
CV Ban Kế toán - Thống kê - TC, Tổng Công ty BC-VT Việt Nam.

1993 - 1994: 
Kế toán trưởng Công ty Thông tin Di động.

1994 - 1998: 
Phó Giám đốc Công ty Thông tin Di động

1998 - Nay: 
Giám đốc Công ty Tài chính Bưu điện

Hiện nay: 
Giám đốc Công ty tài chính Bưu điện, Uỷ viên HĐQT Hacisco

Số cổ phần nắm giữ:
15.000 cổ phần - mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân:

 0 cổ phần - 0%

                   + Đại diện vốn Nhà nước:
15.000 cổ phần (Vốn  Cty Tài chính Bưu điện)

4. Ông Lê Nam

Chức vụ hiện tại: 
Giám đốc Bưu điện Sóc Trăng, Uỷ viên HĐQT Hacisco

Giới tính:
Nam

Ngày tháng năm sinh:
02/01/1956

Nơi sinh:
Gia Hoà - Mỹ Xuyên - Tỉnh Sóc Trăng

Quốc tịch:
Việt Nam

CMTND số:
365415201 
Ngày cấp 8/10/1999 

Tại: Sóc Trăng

Quê quán:
Gia Hoà - Mỹ Xuyên - Tỉnh Sóc Trăng  

Địa chỉ thường trú:
Số 1 - Phú Lợi - Thị xã Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng. 

Số điện thoại:
079 820123 - 0913 890089

Trình độ văn hoá:
10/10

Trình độ chuyên môn:
Kỹ s​ư Viễn thông - Cử nhân Chính trị

Quá trình công tác:

1987 - 1993
: Phó Giám đốc B​ưu điện Tỉnh Hậu Giang

1993 - nay
: Giám đốc B​ưu điện Tỉnh Sóc Trăng

Hiện nay: 
: Giám đốc Bưu điện Sóc Trăng, Uỷ viên HĐQT 

Số cổ phần nắm giữ:
4.080 cổ phần 

Trong đó:  Sở hữu cá nhân:
4.080 cổ phần

5,Ông Trịnh Quang Tác

Chức vụ hiện tại: 
Giám đốc Bưu điện Hải  Phòng, Uỷ viên HĐQT Hacisco

Giới tính:
Nam

Ngày tháng năm sinh:
12/10/1947

Nơi sinh:
Hoa Đông,  Thuỷ Nguyên,  Hải Phòng

Quốc tịch:
Việt Nam

CMTND số:
030611790 
    Cấp ngày: 19/1/1999   
Tại: Hải Phòng

Quê quán:
Hoa Đông, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Địa chỉ thường trú:
Số 1 Vũ Hải, Hồng Bàng, Hải Phòng

Số điện thoại:
0913 200116

Trình độ văn hoá:
10/10

Trình độ chuyên môn:
Đại học

Quá trình công tác:

1965 - 1975: 
Công nhân Bưu điện

1985 - 1986: 
Trưởng phòng Nghiệp vụ Bưu chính Bưu điện Hải Phòng

1986 - 1998: 
Phó Giám đốc Bưu điện Hải Phòng

1999 - nay: 
Giám đốc Bưu điện Hải Phòng 

Số cổ phần nắm giữ:
2.070 cổ phần

Trong đó : Sở hữu cá nhân : 2.070 cổ phần

2.2.2. Ban Kiểm soát 

1, Ông Trần Tùng Lâm

Chức vụ hiện tại: 
P.phòng Tài chính - KT-TK Bưu điện Hà Nội, UV Ban kiểm soát 

Giới tính:
Nam

Ngày tháng năm sinh:
13/12/1967

Nơi sinh:
Hà Nội

Quốc tịch:
Việt Nam

CMTND số:
011 312 485

Cấp ngày: 16/12/1999

Tại: Hà Nội

Quê quán:
Phú Yên, Phú Xuyên, Hà Tây

Địa chỉ thường trú:
Số 4 tập thể Bưu điện, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại cơ quan:
048 240 505

Trình độ văn hoá:
12/12

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế Tài chính

Quá trình công tác:

1994 - 1997: 
Kế toán tổng hợp Công ty Phát triển và Cung ứng vật tư Bưu điện Hà Nội

1998 - 1999: 
Trưởng phòng kế toán, Trung tâm dịch vụ khách hàng Bưu điện HN
1999 - 2001: 
Phó phòng kiểm toán Bưu điện Hà Nội 

2001 - nay: 
Phó phòng Tài chính - Kế toán - Thống kê, Bưu điện Hà Nội

Hiện nay: 
Phó phòng TC - KT-TK Bưu điện Hà Nội, Trưởng Ban kiểm soát Hacisco 

Số cổ phần nắm giữ:
1.560 cổ phần 

Trong đó:   + Sở hữu cá nhân:

1.560 cổ phần – 0,6%

3. Ông Trần Minh Vượng
- Uỷ viên Ban Kiểm soát

Chức vụ hiện tại:  
Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh Phú Thọ

Giới tính:
Nam

Ngày tháng năm sinh:
15/10/1968

Nơi sinh:
Xã Tam Thái, Tam kỳ, Quảng Nam

Quốc tịch:
Việt Nam

CMTND số:
130878926
Cấp ngày: 18/10/2000

Tại: Phú Thọ

Quê quán:
Xã Tam Thái, Tam kỳ, Quảng Nam

Địa chỉ thường trú:
Tổ 3, Phố Sông Thao, Phường Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ

Số điện thoại cơ quan:
0210 846 352

Trình độ văn hoá:
12/12

Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế tài chính

Quá trình công tác:

1988 - 1992: 
Học Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội

1992 - 1993: 
Kế toán Công ty BC-PHBC Vĩnh Phú

1993 - 1997: 
Kế toán trưởng Bưu điện huyện Thanh Ba, Phú Thọ

1997 - 2000: 
Chuyên viên Văn phòng Bưu điện tỉnh Phú Thọ

2000 - 2002: 
Phó kế toán trưởng, Bưu điện tỉnh Phú Thọ

2002 - nay: 
Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh Phú Thọ

Số cổ phần nắm giữ:


3.120 cổ phần

Trong đó:   + Sở hữu cá nhân:

3.120 cổ phần - 0,1%

2.2.3 Ban Giám đốc

1, Ông Phạm Hữu Xuân

Chức vụ hiện tại: 
Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XLBĐ Hà Nội

Lý lich chi tiết được nêu ở trên.

2, Ông Trịnh Quốc Ân : 

Chức vụ hiện tại:  
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội

Giới tính:
Nam

Ngày tháng năm sinh:
10/9/1967

Nơi sinh:
Xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Tây

Quốc tịch:
Việt Nam

CMTND số:
012619248

Ngày cấp: 26/6/2003

Tại: Hà Nội

Quê quán:
Xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Tây

Địa chỉ thường trú:
Khu tập thể Đoàn 871, Gia Lâm,  Hà Nội

Số điện thoại cơ quan:
048 583 305

Trình độ văn hoá:
12/12

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Tài chính – Kế toán

Quá trình công tác:

1997 - 2000: 
Công nhân Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội.

2000 - 2002: 
Đội phó Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội

2002 - 2003: 
Đội trưởng - Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội 

2003 - 2006:
Giám đốc Xí nghiệp - Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội

2006 - nay: 
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ:
2.750 cổ phần 

Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân:
    
2.750 cổ phần  - 0,1%

3, Ông Phạm Đức Hạnh

Chức vụ hiện tại:  
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội

Giới tính:
Nam

Ngày tháng năm sinh:
22/11/1966

Nơi sinh:
Xã Phương Đình, Đan Phượng, Hà Tây

Quốc tịch:
Việt Nam

CMTND số:
011 426 633

Ngày cấp: 16/12/1997

Tại: Hà Nội

Quê quán:
Xã Phương Đình, Đan Phượng, Hà Tây

Địa chỉ thường trú:
Phòng 102B, B11 Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại cơ quan:
048 581 088

Trình độ văn hoá:
12/12

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Điện tử viễn thông

Quá trình công tác:

1987 - 1991: 
Công nhân Công ty Xây dựng Bưu điện Hà Nội

1992 - 1996: 
Đội phó Công ty Xây dựng Bưu điện Hà Nội

1997 - 2000: 
Trưởng phòng kỹ thuật - Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội 

2001 - nay: 
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ:
10.070 cổ phần 

Trong đó:   + Sở hữu cá nhân:

10.070 cổ phần - 0,4%

Đội ngũ cán bộ công nhân viên: 

· Tổng số cán bộ CNV đến 31/12/2006 là 174 người – Trong đó : Trực tiếp SX 148 người, chiếm 85%-, Quản lý 26 người, chiếm 15%    

·  Về trình độ : Đại học và Cao đẳng 80 người, chiếm 46%; Trung cấp 11 người, chiếm 6%; Sơ cấp và lao động phổ thông 83 người, chiếm 48%   

C . Tình hình kinh doanh:
1.  Đối với lĩnh vực xây dựng :

Đặc điểm ngành: Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp các công trình thông tin, chủ đầu tư là các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu chính – Viễn thông Việt Nam

Các công trình xây lắp có giá trị lớn năm 2006
	STT
	Tên Công trình
	Giá trị HĐ

	
	
	

	1
	MR mạng truyền dẫn quang phía đông tỉnh Tiền Giang 
	8.169.668.703

	2
	Tuyến truyền dẫn CQ ngã 3 Bình Lư​ - Thân Thuộc - Than Uyên tỉnh Lai Châu
	5.143.270.000

	3
	XD 04 cột Anten tự đứng các trạm viễn thông An Thới, Sóc Xoài, Tắc Cậu và BĐ tỉnh - BĐT Kiên Giang
	2.992.362.000

	4
	Tăng c​ờng chất l​ợng phủ sóng mạng điện thoại vô tuyến nội thị BĐHN. Gói thầu: Xây lắp tiếp đất
	2.867.322.140

	8
	Thi công gói thầu số 16 "Thi công HT thông tin ngành điện phục vụ xây dựng nhà máy - Công trình thuỷ điện Bản Chát"
	2.681.305.000

	11
	MR mạng cáp và cống bể các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thuỷ và thị xã Vị Thanh tỉnh Cần Thơ 
	2.516.357.000

	12
	MR mạng CB, cột đài viễn thông Đông Hư​ng BĐ tỉnh Thái Bình năm 05
	2.341.067.512

	13
	XD tuyến CQ : Thạch Trung - Thạch Châu - Bình Lộc - Xuân Song - Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh 
	2.264.387.400

	14
	Bổ Sung mạng cáp TP Mỹ Tho và các huyện Chợ Gạo, Châu Thành - tỉnh Tiền Giang 
	2.237.800.400

	15
	Di chuyển HT thông tin b​ưu điện bờ Nam để phục vụ thi công dự án cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường hai đầu cầu 
	2.221.400.000

	16
	MR các tuyến cbể, cột ĐVT TP Thái Bình BĐT Thái Bình năm 06
	2.089.810.628

	17
	Tăng cư​ờng chất l​ượng phủ sóng mạng điện thoại vô tuyến nội thị BĐHN. Gói thầu: Xây lắp CSC và CS
	1.996.484.472

	18
	MR mạng ngoại vi BĐHN GĐ 03-05 (Đợt 4) vùng BCC-NTTV (KHĐT năm thứ 4) khu vực xã Nam Hồng thuộc TĐ Nam Hồng
	1.888.563.554

	19
	MR HT CB mạng cáp các huyện Hoa L​, Gia Viễn, Nho Quan BĐ tỉnh Ninh Bình năm 05
	1.867.494.000

	20
	Xây dựng HT cống bể và tuyến cột treo cáp tại các tổng đài thuộc Host Bảo Lộc – Bưu điện tỉnh Lâm Đồng năm 05
	1.764.524.000

	21
	Cung cấp ống nhựa PVC các loại cho BĐT Bắc Giang
	1.730.734.500

	22
	CB phụ phụ và thay thế sử dụng nắp bể cáp, ganivô vật liệu mới đợt II/2004 các tuyến phố thuộc đài Điện thoại Trần Khát Chân
	1.657.389.000

	23
	BS mạng cáp các huyện và bưu cục tỉnh Sơn La gđ 2003-05. 
	1.639.299.000

	24
	Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ thuộc công trình nhà B​ưu điện huyện Vĩnh Hư​ng, tỉnh Long An
	1.607.067.000

	25
	Cung cấp ống nhựa PVC cho BĐT Bắc Giang
	1.589.500.000

	26
	Mạng ngoại vi vùng BCC-NTTV, Tổng đài Sài Đồng - KV Phố Vũ Xuân Thiều, Tập thể May 10
	1.419.832.180

	27
	MNV các huyện Kim Bảng, Duy Tiên, BĐT Hà Nam BS2005 HM:Thi công các Trạm Đồng Văn, Trạm Đọi Sơn, Trạm Mộc Nam – Huyện Duy Tiên
	1.364.369.000

	28
	MR MNV BĐHN giai đoạn 2003-05 (đợt 4) vùng BCC-NTTV (KHĐT năm thứ 4) khu vực xã Bắc Hồng TĐ Nam Hồng
	1.289.719.200

	29
	Xây dựng cơ sở hạ tầng 02 trạm BTS An Thới Đông và Chợ 14000
	1.286.479.000

	30
	Nâng cấp hthống cbể kv phố Châu Long, Trấn Vũ - Yên Phụ
	1.249.500.544

	31
	Xây dựng HT CB phụ và thay thế sử dụng nắp bể cáp, ganivô vật liệu mới đợt I/2004 - các tuyến phố thuộc đài Điện thoại Bờ Hồ
	1.239.675.300

	32
	MR MNV BĐHN giai đoạn 2003-05 (đợt 4) vùng BCC-NTTV (KHĐT năm thứ 4). Tổng đài Nguyên Khê
	1.198.715.418

	33
	MR cơ sở hạ tầng mạng ngoại vi trạm Viễn thông Quang Hanh năm 06
	1.176.981.271

	34
	Cung cấp ống nhựa cho BĐ Nghệ An
	1.166.471.632

	35
	MR cơ sở hạ tầng mạng ngoại vi trạm VT Host Hòn Gai, Cột 5 và Hà Tu ĐVT Hạ Long năm 06
	1.122.673.186

	36
	Nâng cấp, MR HT CB các trạm viễn thông huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định năm 05
	1.120.485.000

	37
	MR cơ sở hạ tầng mạng ngoại vi trạm VT Hà An, Km 11 năm 06- Quảng Ninh
	1.120.399.424

	38
	Kéo CQ trong CB đoạn trạm R7 Phú Định - trạm Cam Lộ (thuộc tuyến thông tin cáp sợi quang Hồ Chí Minh )
	1.109.832.000

	39
	Xây dựng HT CB cột treo cáp các đài viễn thông Đoan Hùng và Thị xã Phú Thọ năm 05
	1.101.088.644

	40
	Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng ngoại vi ĐVT Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La giai đoạn 06-2008
	1.097.789.794

	41
	MR mạng ngoại vi BĐHN Giai đoạn 2003-05 (đợt 4) vùng BCC-NTTV, Tổng đài Nội Bài - KCN Làng Thái Phù
	1.096.440.900

	42
	Xây dựng mạng ngoại vi B​ưu điện TP Hà nội giai đoạn 2003-05 (đợt 3) vùng Tây Nam mạng CBỂ Bùi Xương Trạch
	1.086.302.997

	43
	Nâng cấp mạng cống bể huyện Kim Thành Hải Dương  pha I 
	1.080.889.820

	44
	Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng ngoại vi Đài viễn thông huyện Phù Yên tỉnh Sơn La Giai đoạn 2006-2008
	1.075.237.680

	45
	Xây dựng hệ thống Cống bể  khu đô thị mới Trung Văn
	1.071.908.000

	46
	Mạng ngoại vi BĐ Hà Nội GĐ 03-05 (Đợt 4) vùng BCC-NTTV (KHĐT năm thứ 4) kv thôn Đại Đồng, Mạch Lũng - TĐ Đại Mạch
	1.053.170.811

	47
	Cải tạo, mở rộng hệ thống cống bể, cột treo cáp đài VT Tiên Lữ (Pha 1) BĐT Hư​ng Yên năm 06
	1.052.512.371

	48
	Cải tạo, MR HT cống bể đài VT Phù Cừ BĐT Hư​ng Yên năm 06
	1.032.694.868

	49
	Mở rộng mạng ngoại vi B​ưu điện TP Hà nội giai đoạn 2003-2005 (đợt 3) vùng Tây Nam - TĐ Host Nam Thăng Long
	1.021.021.100

	 
	 
	 


Các yếu tố cạnh tranh: 

Những thuận lợi và khó khăn.

D . Tình hình tài chính 

1. Tóm tắt các số liệu tài chính trong 02 năm liên tục gần nhất gồm:

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006

	Tổng cộng tài sản
	183.719.565.553
	202.127.906.865

	
	
	

	A. Tài sản lưu động và Đtư ngắn hạn
	167.789.172.198
	183.924.323.473

	  I. Tiền
	6.332.404.710
	5.931.907.815

	   1. Tiền mặt tại quỹ (gồm có cả NP)
	3.832.404.710
	5.431.907.815

	   2. Các khoản tương đương tiền
	2.500.000.000
	500.000.000

	 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	
	237.509.375

	   1. Đầu tư ngắn hạn khác
	
	237.509.375

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	  110.015.226.085 
	  138.989.522.444 

	   1. Phải thu của khách hàng
	       58.207.770.002 
	        71.821.111.678 

	   2. Trả trước cho người bán
	         3.285.167.511 
	          6.950.577.876 

	   3. Các khoản phải thu khác
	49.020.827.474
	        60.716.371.792 

	   4. Dự phòng khoản thu khó đòi
	-498.538.902
	-498.538.902

	 IV. Hàng tồn kho
	50.313.023.657
	37.492.431.906

	   1. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
	50.313.023.657
	37.492.431.906

	   2. Chi phí SXKD dở dang
	
	

	 V. Tài sản ngắn hạn khác
	1.128.517.746
	1.272.951.933

	   1. Tạm ứng
	
	

	   2. Các khoản thế chấp, ký quỹ n.hạn
	1.128.517.746
	1.272.951.933

	B. Tài sản dài hạn
	15.930.393.355
	18.203.583.392

	  I. Tài sản cố định
	14.959.388.002
	15.502.374.564

	   1. Tài sản cố định hữu hình
	4.446.389.660
	7.327.503.061

	    - Nguyên giá
	9.104.733.654
	13.159.645.146

	    - Giá trị hao mòn lũy kế
	-4.658.343.994
	-5.832.142.085

	   2. Tài sản cố định vô hình
	8.331.463.594
	8.120.613.910

	    - Nguyên giá
	8.872.494.503
	8.872.494.503

	    - Giá trị hao mòn lũy kế
	-541.030.909
	-751.880.593

	   3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	2.181.534.748
	54.257.593

	 II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	944.525.110
	2.344.525.110

	   1. Đầu tư chứng khoán dài hạn
	944.525.110
	2.344.525.110

	IV. Tài sản dài hạn khác
	26.480.243
	356.683.718

	
	
	

	Tổng cộng nguồn vốn
	183.719.565.553
	202.127.906.865

	A. Nợ phải trả
	143.107.687.798
	136.016.568.173

	  I. Nợ ngắn hạn
	134.630.019.500
	128.848.134

	   1. Vay ngắn hạn
	5.292.299.023
	5.355.195.729

	   3. Phải trả cho người bán
	5.299.833.589
	12.901.674.482

	   4. Người mua trả tiền trước
	77.957.215.388
	45.941.226.400

	   5. Thuế & các khoản phải nộp NN
	1.433.764.127
	6.102.257.930

	   6. Phải trả công nhân viên
	20.209.456.553
	27.120.170.824

	   7. Chi phí phải trả
	1.669.531.888
	3.101.452.170

	   8. Các khoản phải trả & phải nộp khác
	22.767.918.932
	28.326.156.776

	 II. Nợ dài hạn
	8.477.668.298
	7.168.433.862

	   1. Vay dài hạn
	8.000.000.000
	6.400.000.000

	   2. Phải trả dài hạn khác
	171.697.190
	402.181.900

	   3. Dự phòng mất việc làm
	305.971.108
	366.251.962

	B. Nguồn vốn chủ sở hữu
	40.611.877.755
	66.111.338.692

	 I. Nguồn vốn, quỹ
	39.951.755.244
	64.839.094.793

	   1. Nguồn vốn kinh doanh
	16.000.000.000
	25.000.000.000

	   2. Thặng dư vốn
	5.062.490.000
	14.713.941.200

	   3. Cổ phiếu quĩ
	
	-228.570.000

	   3. Quỹ đầu tư phát triển
	9.937.847.484
	8.542.587.984

	   4. Quỹ dự phòng tài chính
	609.414.692
	1.067.267.206

	   5. Lợi nhuận chưa phân phối
	8.342.003.068
	15.743.868.403

	 II. Nguồn kinh  phí và quĩ khác
	660.122.511
	1.272.243.899

	   1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi
	660.122.511
	1.272.243.899

	
	
	


Kết quả kinh doanh

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006

	Tổng doanh thu
	107.223.509.034
	160.307.272.896

	1. Doanh thu thuần 
	107.223.509.034
	160.307.272.896

	2. Giá vốn hàng bán
	92.348.714.899
	134.801.274.757

	3. Lợi nhuận gộp 
	14.874.794.135
	25.505.998.139

	4. Chi phí bán hàng
	
	

	5. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	5.147.156.058
	5.343.266.655

	6. Lợi nhuận thuần từ HĐKD
	9.727.638.077
	19.955.127.827

	7. Thu nhập hoạt động tài chính
	344.810.099
	406.777.353

	8. Chi phí hoạt động tài chính
	548.974.464
	604.673.743

	 Trong đó lãi vay phải trả
	548.974.464
	604.673.743

	9. Lợi nhuận hoạt động tài chính 
	-204.164.365
	-197.896.390

	10. Các khoản thu nhập khác
	159.946.742
	3.467.558

	11. Chi khác
	76.720.274
	6

	12. Lợi nhuận khác
	83.226.468
	3.476.552

	13. Tổng lợi nhuận trước thuế 
	9.606.700.180
	19.958.595.379

	14. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
	1.200.837.523
	2.483.963.672

	15. Lợi nhuận sau thuế 
	8.405.862.658
	17.474.631.707

	16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	5.254
	8.853


2. Phân tích tình hình tài chính:

	Chỉ tiêu
	Đợn vị tính
	Năm 2005
	Năm 2006

	
	
	
	

	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	Cơ cấu tài sản
	
	
	

	Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản
	%
	91,33
	90,99

	Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản
	%
	8,67
	9,01

	Cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn
	%
	77,89
	67,29

	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
	%
	22,11
	32,71

	
	
	
	

	Khả năng thanh toán
	
	
	

	Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	1,28
	1,49

	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	Lần
	1,25
	1,43

	Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	0,05
	0,05

	
	
	
	

	Tỷ suất sinh lời
	
	
	

	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
	
	
	

	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần
	%
	8,92
	12,42

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần
	%
	7,80
	10,87

	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
	
	
	

	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản
	%
	5,23
	9,87

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
	%
	4,58
	8,65

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
	%
	21,04
	26,95


- Tình hình vay nợ:

Các cam kết về tín dụng trong kỳ:

* Ngày 21/8/2006 Công ty và Công ty tài chính Bưu điện có ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 022/2006/NHTD/PTF - HACISCO về việc Công ty tài chính Bưu điện cho Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà nội vay theo :

Hạn mức tín dụng: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng);

Thời hạn duy trì hạn mức tín dụng từ ngày 21/08/2006 đến ngày 22/8/2007;

Mục đích sử dụng tiền vay: Bổ sung vốn lưu động.

Đến 31/12/2006 số dư tiền vay của hợp đồng tín dụng trên là: 5.295.195.729 đồng

- Tình hình chi trả cổ tức: 

Tỷ lệ chi trả cổ tức 15% - Thành tiền: 3.030.000.000 đồng

E .  ý kiến kiểm toán độc lập:

Theo ý kiến chúng tôi, các báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ  phần xây lắp bưu điện Hà Nội  tại thời điểm ngày 31/12/2006, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

F . Tình hình các đơn vị trực thuộc 

1, Xí nghiệp xây lắp Bưu chính viễn thông số 1

Địa chỉ: 

Số 51, Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành nghề: 

Tư vấn, thiết kế thi công xây lắp các công trình BCVT

Tóm tắt tình hình tài chính: 

	1
	Doanh thu
	6.845.843.706

	2
	Giá vốn
	5.912.687.144

	3
	Lợi nhuận gộp
	933.156.562

	4
	Doanh thu tài chính
	396.731

	5
	CP HĐ Tài chính
	0

	6
	CP bán hàng
	 

	7
	CP QLDN
	230.087.797

	8
	LN tõ H§KD
	703.465.496

	9
	Thu nhập khác 
	0

	10
	Chi phí khác
	0

	11
	Lợi nhuận khác
	0

	12
	LN tr​­íc thuÕ
	703.465.496


2, Xí nghiệp xây lắp Bưu chính viễn thông số 2

Địa chỉ: 

Số 51, Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành nghề: 

Tư vấn, thiết kế thi công các công trình xây lắp BCVT

Tóm tắt tình hình tài chính 

	1
	Doanh thu
	12.436.503.905

	2
	Giá vốn
	10.377.959.586

	3
	Lợi nhuận gộp
	2.058.544.319

	4
	Doanh thu tài chính
	1.173.623

	5
	CP HĐ Tài chính
	0

	6
	CP bán hàng
	 

	7
	CP QLDN
	621.825.193

	8
	LN tõ H§KD
	1.437.892.749

	9
	Thu nhập khác 
	0

	10
	Chi phí khác
	0

	11
	Lợi nhuận khác
	0

	12
	LN tr​­íc thuÕ
	1.437.892.749


3, Xí nghiệp Thiết kế 

Địa chỉ: 

Số 51, Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành nghề: 

Tư vấn, thiết kế thi công các công trình xây lắp BCVT

Tóm tắt tình hình tài chính: 

	1
	Doanh thu
	2.012.303.894

	2
	Giá vốn
	1.666.099.875

	3
	Lợi nhuận gộp
	346.204.019

	4
	Doanh thu tài chính
	14.715.075

	5
	CP HĐ Tài chính
	0

	6
	CP bán hàng
	 

	7
	CP QLDN
	61.880.070

	8
	LN tõ H§KD
	299.039.024

	9
	Thu nhập khác 
	105

	10
	Chi phí khác
	4

	11
	Lợi nhuận khác
	101

	12
	LN tr​­íc thuÕ
	299.039.125


4, Xí nghiệp xây lắp Bưu chính Viễn thông phía Nam.

Địa chỉ: 

198/A2, đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Ngành nghề: 

Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xây lắp BCVT, 

Tóm tắt tình hình tài chính 

	1
	Doanh thu
	50.653.114.170

	2
	Giá vốn
	44.316.927.459

	3
	Lợi nhuận gộp
	6.336.186.711

	4
	Doanh thu tài chính
	8.769.799

	5
	CP HĐ Tài chính
	212.000

	6
	CP bán hàng
	 

	7
	CP QLDN
	1.802.091.624

	8
	LN tõ H§KD
	4.542.652.886

	9
	Thu nhập khác 
	0

	10
	Chi phí khác
	0

	11
	Lợi nhuận khác
	0

	12
	LN tr​­íc thuÕ
	4.542.652.886


G. Các vấn đề liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu trong năm 2006
1. Tình hình phân bổ cổ phiếu, trái phiếu: Không

2. Các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu: Mua lại 5.500 CP quĩ
3. Tình hình biến động giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch trong năm vừa qua: 

Giá giao dịch phiên đầu tiên của năm 2006 là 32.900 đồng/CP. 

Giá giao dịch phiên cuối năm 2006 là 54.500 đồng/CP 

Giá giao dịch cao nhất trong năm là 73.500 đồng /CP 

Giá giao dịch thấp nhất là  32.900 đồng/CP 

Giá trung bình năm 2006 là  52.583 đồng/CP, 

Khối lượng giao dịch trung bình 1 phiên là  13.930 CP, 

K. Kế hoạch  hoạt  động 

1.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2007:

Doanh thu: 170 tỷ đồng 

Lợi nhuận:  14 tỷ đồng ( Năm 2007 CTy nộp 100% thuế TNDN )

Nộp ngân sách: 21 tỷ đồng

Lãi cổ tức dự kiến 15%/năm 

2.  Kế hoạch đầu tư 2007: 

- Góp vốn và đầu tư tài chính vào các dự án của VNPT : 50 tỷ
- Xây dựng xưởng cơ khí tại Hà Tây: 10 tỷ

- Khởi động dự án Văn phòng cho thuê tại 51 Vũ Trọng Phụng

3. Các kế hoạch lên quan đến chứng khoán năm 2007: 

- Phát hành thêm  3.500.000 CP để bổ sung vốn và cơ cấu lại tài chính

-  Phương thức phát hành : 

Đợt 1: Ưu tiên cho cổ đông hiện hữu, Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được mua thêm 7 cổ phiếu mới , mức giá 40.000 đồng.

Đợt 2: Cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sau phát hành đợt 1 sẽ được thưởng 1 cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại.

I . Phụ lục 

1.  Các báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;

2.  Báo cáo kiểm toán . 

	Nơi nhận :

·  UBCK NN

· TTGDCK TP HCM

· Lưu KT
	T/M hội đồng quản trị

Tổng giám đốc


XN xây lắp BCVT số 3
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Nam
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